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KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Năm học 2014 -2015

Căn cứ hướng dấn số 405/PGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014- 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;


Căn cứ hướng dẫn số 532/PGD&ĐT ngày 20/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đối với Giáo dục THCS;

Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015 của trường THCS Mạo Khê I; Bộ phận chuyên môn Trường THCS Mạo Khê I xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2014- 2015 như sau:

 PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Đội ngũ: 
1. Số lượng:
                          Môn văn- Sử : 9          Sinh- hoá: 04                 Sinh -Địa: 01

                          Toán - lí: 8                   Văn-   GDCD: 01          Toán – Tin: 2

                          Thể Dục : 02                 Ngoại ngữ: 04               Nhạc: 02

                          Mĩ thuật: 0                    Lý- KTCN: 1                Văn - Địa: 1        Hoá - kĩ: 1

2. Chất lượng đội ngũ

 -  Phẩm chất chính trị:

 + 100 % CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm  chính sách và pháp luật.

 +  Đảng viên: 24/46 (52,2%).

 +  Đoàn viên TN: 8 .
- Trình Độ đào tạo:

* Cán bộ, giáo viên :

  
 + Đạt chuẩn: 36/37(đạt 97,3%); Trong đó: Trên chuẩn (đại  học): 25/36 (đạt 69,4%)

 + Chưa đạt chuẩn : 1/37(Đạt 2,7%)

* Nhân viên :

+ Chuẩn (trung cấp): 6/6 (đạt 100%); Trong đó: Trên chuẩn (đại  học): 1/6 (đạt 28,6%)

II. Cơ sở vật chất.

- Phòng học: 11 phòng học kiên cố, 1 phòng tin học với đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học. 

- Phòng học bộ môn và phòng chức năng: Phòng thí nghiệm còn tạm, chật chội, đồ dùng dạy học đảm bảo theo danh mục do bộ giáo dục quy định. Mỗi khối có 2 bộ  đồ dùng nhưng không đồng bộ. Thư viện còn là nhà tạm chưa đáp ứng việc sắp xếp tài liệu phục vụ kịp thời yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh, chưa có phòng truyến thống và phòng công đoàn, phòng học bộ môn chưa có, phòng đoàn đội diện tích hẹp,..

-Phòng hiệu bộ: Đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế học đường.

-Các công trình khác: Nhà bảo vệ, nhà để xe của giáo viên, học sinh đầy đủ. Công trình vệ sinh dành riêng cho giáo viên và học sinh, riêng công trình vệ sinh của học sinh được nâng cấp hoàn thiện đưa vào sử dụng có hiệu quả. 

- Hệ thống CSVC phục vụ ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học tương đối đầy đủ. Tổng cộng có 40 máy tính, trong đó: máy tính phục vụ dạy và học là 33, số máy tính phục vụ công tác quản lý là 7 máy tính, số máy tính được kết nối Internet là 32; số máy tính được lắp đặt trên các phòng học: 8/10 phòng học được trang bị đồng bộ máy chiếu cố định.

III. Môi trường giáo dục:

- Nhiều năm nhà trường vẫn giữ vững danh hiệu « Tập thể lao động xuất sắc » cấp Tỉnh.
- Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì tốt.

- Các lực lượng giáo dục phối kết hợp tốt, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.        

- Phong trào giáo dục ở địa phương có sự quan tâm đúng mức của các lực

 lượng xã hội: đảng uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh.

IV. Đánh giá chung:
1. Thuận lợi:

* Nội lực:

- Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ theo yêu cầu 97,3% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều GV có năng lực giảng dạy tốt, có ý thức trách nhiệm cao.

- Học sinh phong trào học tập tốt. Nhiều gia đình quan tâm đầu tư cho học tập của con em mình.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy-học của nhà trường

 tương đối đầy đủ. Thiết bị phục vụ CNTT: Số máy tính phòng tin học đủ 20HS/ 

máy, đưa vào thử  nghiệm 02 « phòng học thông minh ».

* Ngoại lực:

- Các cấp lãnh đạo, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục. 

2. Khó khăn:
*Cơ sở vật chất trang thiết bị:
+ Khu giáo dục thể chất chưa có do đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh và chất lượng bộ môn thể dục.

+Các phòng chức năng như: Phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng học bộ môn…còn tạm bợ hoặc chưa có. 

*Đội ngũ :  
+ Đủ theo biên chế được giao nhưng thiếu cân đối giữ các bộ môn.

+ Tay nghề của giáo viên chưa đồng đều giữa các bộ môn, một số bộ môn thiếu GV có tay nghề giỏi. Một số GV cao tuổi nên khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

*Học sinh: Các em sống ở địa bàn thị trấn, kinh tế thị trường phát triển, đó là môi trường nhạy cảm, các tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử ít nhiều có tác động không tốt đến học sinh. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện quan tâm đến học tập của con em .

V. Kết quả khảo sát đầu năm 2014- 2015 
1. Xếp loại 2 mặt giáo dục năm học 2013-2014 : 
	LỚP
	TS HS
	Hạnh kiểm
	Học lực

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	157
	149
	94.9
	8
	5.1
	
	
	
	
	50
	31.9
	73
	46.5
	31
	19.6
	3
	1.9
	
	

	7
	133
	126
	94.7
	7
	5.3
	
	
	
	
	46
	34.6
	65
	48.9
	22
	16.5
	
	
	
	

	8
	132
	118
	89.4
	14
	10.6
	
	
	
	
	39
	29.6
	61
	46.2
	32
	24.2
	
	
	
	

	9
	144
	131
	90.97
	13
	9.03
	
	
	
	
	32
	22.2
	65
	45.1
	47
	32.6
	
	
	
	

	Toàn cấp
	566
	524
	92.58
	42
	7.42
	
	
	
	
	167
	29.5
	264
	46.6
	132
	23.3
	3
	0.53
	
	


- Học sinh giỏi các cấp: cấp huyện 42; cấp tỉnh 25 ; cấp quốc gia: 01  

- Danh hiệu thi đua đã đạt năm trước :

 + 44/46 đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 12 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở và 02 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh;

 +16 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp cơ sở (được bảo lưu kết quả), 03 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp                                                                                                                                                                  Tỉnh(được bảo lưu kết quả) . 

2. Kết quả khảo sát các bộ môn đầu năm học 2014 - 2015:
* Đối với các môn đánh giá cho điểm:

	TT
	Môn
	Khối
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	SINH
	6
	168
	44
	26.2
	67
	39.9
	53
	31.5
	4
	2.4
	0
	0

	1
	
	7
	155
	24
	15.5
	73
	47.1
	53
	34.2
	5
	3.2
	0
	0

	
	
	8
	132
	13
	9.8
	61
	46.2
	54
	40.9
	4
	3.0
	0
	0

	
	
	9
	133
	40
	30.1
	52
	39.1
	41
	30.8
	 
	0.0
	0
	0

	 
	Tổng
	588
	121
	20.6
	253
	43.0
	201
	34.2
	13
	2.2
	0
	0

	
	ĐỊA
	6
	168
	31
	18.5
	72
	42.9
	65
	38.7
	0
	0.0
	0
	0

	2
	
	7
	155
	16
	10.3
	99
	63.9
	36
	23.2
	4
	2.6
	0
	0

	
	
	8
	133
	32
	24.1
	49
	36.8
	52
	39.1
	0
	0.0
	0
	0

	
	
	9
	132
	7
	5.3
	101
	76.5
	24
	18.2
	0
	0.0
	0
	0

	 
	Tổng
	588
	86
	14.6
	321
	54.6
	177
	30.1
	4
	0.7
	0
	0

	
	ANH
	6
	168
	33
	19.6
	52
	31.0
	68
	40.5
	15
	8.9
	0
	0

	3
	
	7
	155
	33
	21.3
	27
	17.4
	77
	49.7
	18
	11.6
	0
	0

	
	
	8
	133
	31
	23.3
	28
	21.1
	59
	44.4
	14
	10.5
	0
	0

	
	
	9
	132
	28
	21.2
	23
	17.4
	63
	47.7
	15
	11.4
	0
	0

	 
	Tổng
	588
	125
	21.3
	130
	22.1
	267
	45.4
	62
	10.5
	0
	0


	4
	HÓA
	8
	133
	8
	6.0
	47
	35.3
	69
	51.9
	10
	7.5
	0
	0

	
	
	9
	132
	14
	10.6
	44
	33.3
	63
	47.7
	11
	8.3
	0
	0

	 
	Tổng
	265
	22
	8.3
	52
	19.6
	132
	49.8
	 
	0
	0
	0

	
	TOÁN
	6
	168
	24
	14.3
	61
	36.3
	60
	35.7
	15
	8.9
	8
	4.8

	5
	
	7
	155
	24
	15.5
	60
	38.7
	36
	23.2
	35
	22.6
	0
	0

	
	
	8
	133
	21
	15.8
	49
	36.8
	42
	31.6
	18
	13.5
	3
	2.3

	
	
	9
	132
	29
	22.0
	56
	42.4
	36
	27.3
	10
	7.6
	1
	0.8

	 
	Tổng
	588
	98
	16.7
	226
	38.4
	174
	29.6
	78
	13.3
	12
	7.8

	
	LÝ
	6
	168
	14
	8.3
	28
	16.7
	116
	69.0
	10
	6.0
	0
	0

	6
	
	7
	155
	27
	17.4
	53
	34.2
	63
	40.6
	12
	7.7
	0
	0

	
	
	8
	133
	11
	8.3
	31
	23.3
	89
	66.9
	2
	1.5
	0
	0


	
	
	9
	132
	26
	19.7
	69
	52.3
	30
	22.7
	7
	5.3
	0
	 

	 
	Tổng
	588
	78
	13.3
	181
	30.8
	298
	50.7
	31
	5.3
	0
	0

	
	TIN
	6
	168
	81
	48.2
	55
	32.7
	26
	15.5
	5
	3.0
	1
	0.6

	7
	
	7
	155
	46
	29.7
	73
	47.1
	36
	23.2
	0
	0.0
	0
	0

	
	
	8
	132
	9
	6.8
	85
	64.4
	36
	27.3
	2
	1.5
	0
	0

	
	
	9
	133
	45
	33.6
	52
	39.6
	32
	26.9
	4
	3.0
	0
	0

	 
	Tổng
	588
	181
	118.3
	265
	183.8
	130
	92.8
	11
	7.5
	1
	0.6

	
	CÔNG NGHỆ
	6
	168
	33
	19.8
	91
	53.9
	42
	26.3
	2
	 
	0
	 

	8
	
	7
	155
	32
	20.6
	96
	61.9
	27
	17.4
	0
	 
	0
	 

	
	
	8
	133
	40
	37.9
	55
	55.3
	29
	6.8
	0
	 
	0
	 

	
	
	9
	132
	50
	37.9
	73
	55.3
	9
	6.8
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Tổng
	588
	155
	26.4
	315
	53.5
	116
	20.1
	2
	0.34
	0
	0

	
	VĂN
	6
	168
	24
	 
	42
	 
	75
	 
	26
	 
	 
	 

	9
	
	7
	154
	30
	 
	60
	 
	58
	 
	6
	 
	 
	 

	
	
	8
	133
	7
	19,7
	33
	38,12
	77
	62,10
	14
	14,3
	2
	9,7

	
	
	9
	132
	13
	 
	58
	 
	49
	 
	12
	3.0
	 
	 

	 
	Tổng
	587
	74
	12.6
	193
	32.9
	259
	44.1
	58
	9.9
	2
	0.3

	
	SỬ
	6
	168
	28
	 
	75
	 
	63
	 
	2
	 
	 
	 

	10
	
	7
	155
	7
	 
	66
	 
	83
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	133
	38
	 
	56
	 
	37
	 
	2
	 
	 
	 

	
	
	9
	132
	 
	 
	14
	 
	82
	 
	34
	 
	2
	 

	 
	Tổng
	588
	73
	12.4
	211
	35.9
	265
	45.1
	38
	6.5
	2
	0.3

	
	GDCD
	6
	168
	42
	25
	109
	64.9
	17
	10.1
	 
	 
	 
	 

	11
	
	7
	155
	18
	11.6
	114
	73.5
	24
	15.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	133
	73
	54.9
	38
	28.6
	22
	16.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	132
	30
	22.7
	73
	55.3
	29
	22.0
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Tổng
	588
	163
	27.7
	334
	56.8
	92
	15.6
	 
	 
	 
	 


* Đối với môn đánh giá bằng nhận xét:
	TT
	Môn
	TSHS
	Giỏi
	Khá

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Thể dục
	588
	588
	100 %
	
	

	2
	Nhạc
	588
	588
	100 %
	
	

	3
	Mĩ thuật
	588
	588
	100 %
	
	


PHẦN II -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2014-2015 là năm học tích cực triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị TW 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;    Năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện.

 Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/2/2014 của Tỉnh Uỷ Quảng Ninh về việc triển khai Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”.
Thực hiện tốt chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Đổi mới đồng bộ PP dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, dánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. 
 Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, năng lực đổi mới PP dạy học. 

 Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý ở trường THCS.
Năm học với 5 nhiệm vụ cụ thể mà phòng GD&ĐT chỉ đạo là:

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục: 

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; dạy học chương trình địa phương; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới , biển, đảo.
Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ. Dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Thực hiện tốt công tác chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập
3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, chất lượng hoạt động của Tổ chuyên môn.

4. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
 Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sẵn có, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

5. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS: đưa CNTT vào quản lý PCGD, thực hiện nghiêm túc quy định về công khai theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ngày 07/5/2009. Tiếp tục thực hiện 5 đề tài lớn với những tiêu chí cao hơn.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Ngành, năm học 2014-2015 trường THCS Mạo Khê I xác định 2 trọng tâm sau:

* Về cơ chế quản lý:  Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ sổ sách. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

- Quản lý có hiệu quả nguồn ngân sách được giao, đảm bảo đúng mục đích, minh bạch, công bằng, công khai. Trang bị đủ CSVC, TBDH theo yêu cầu của các hoạt động giáo dục & đào tạo; từng bước trang bị TBDH công nghệ cao ( thí điểm lớp học thông minh); bảo quản tốt, khai thác có hiệu quả CSVC, TBDH sẵn có.
* Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý:

 Phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong nhà trường. Đó là việc liên kết các thành viên thành một tập thể có kỷ cương, nền nếp, đoàn kết thống nhất, tạo không khí tâm lý thoải mái trong công việc. Trong tập thể, mỗi người đều nhận nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình, đều cảm thấy mình có điều kiện tốt để hoạt động. Thực hiện tốt việc gắn trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, phân định rõ trách nhiệm của từng vị trí việc làm.
        * Triển khai 5 đề tài lớn ưu tiên đầu tư nhằm tạo ra những điểm nhấn mới trong năm học 2014-2015:

5.1. Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh trong các trường MN, TH và THCS.

5.2. Nâng cao chất lượng dạy Tin học, cho học sinh làm quen với tin học trong các trường MN, TH và THCS 

          5.3.Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục 

- Ban giám hiệu tăng cường chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục của Sở giáo dục quy định từ năm 2011 đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
- Về việc tổ chức dạy học dạy học tự chọn: Tổ chức dạy môn Tin học cho tất các khối lớp theo chương trình quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Dạy và học ngoại ngữ: Tổ chức cho học sinh học Tiếng anh theo PPCT hiện hành của Sở( Một lớp học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;). Tổ chức cho học sinh được học Tiếng  Anh với người nước ngoài ở lớp 6,7 chọn.
- Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Tiếp tục triển khai cho HS lớp 8 học nghề truyền thống của địa phương, nghề phổ thông về "Tìm hiểu kinh doanh" ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học. 
- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; dạy học chương trình địa phương; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,… theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
- Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống: Tiếp tục thực hiện theo công văn số 3088/SDG&ĐT-GDTrH ngày 29/9/2011 của Sở GD&ĐT về việc triển khai dạy học tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng dẫn tại Công văn số 1636/SGDĐT-GDTX ngày 14/7/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GD&ĐT. Mọi giáo viên đều phải có nhiệm vụ giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần quan tâm đến: Khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống,…  
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
- Chỉ đạo giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 2360 /SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2013 của Sở GD&ĐT về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung cơ bản sau:
+ Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên cần nghiên cứu để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hiệu quả; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào nội dung trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, đánh đố học sinh; 
+ Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp trường, cụm trường; tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tổ chức và động viên học sinh tích cực nghiên cứu khoa học tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1365/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/6/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai Cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.

2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá phải hướng tới: không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. 

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. 
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh để sử dụng nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá học sinh. 
3. Phát triển đội ngũ giáo viên
3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên
- Cử  GV cốt cán của trường tham gia các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học. 

- Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo hướng dẫn tại Công văn số 371/PGD&ĐT ngày 20/6/2014 của Phòng GD&ĐT về việc  thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  trung học năm học 2014-2015. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng Internet; nâng cao ý thức tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới cho cán bộ, giáo viên.
3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của giáo viên

- Triển khai diễn đàn trên mạng để chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng); chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học.
-Tham gia có hiệu quả cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh Trung học, Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học , Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
3.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên
Tích cực thực hiện việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế” , chủ động rà soát đội ngũ, báo cáo với Phòng GD&ĐT bố trí sắp xếp để đảm bảo tinh giản về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học; khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.
4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
 Thực hiện theo công văn số 120/HD-SGD&ĐT ngày 14/01/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thực hiện trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn từ năm học 2013-2014. Trong quá trình thực hiện cần quan tâm một số nội dung sau:

- Công tác quản lý thiết bị dạy học và phòng học bộ môn phải được đặc biệt quan tâm, nhất là các thiết bị nguy hiểm như: Hoá chất, axit,…. Tuyệt đối không được để mất, thất lạc thiết bị. Phải có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo qui định để theo dõi việc trang bị, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lí và sử dụng thiết bị dạy học.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học, yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. 
5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục : 
- Thực hiện quản lý theo kế hoạch, bằng kế hoạch và quản lý bằng pháp luật trên cơ sở tăng cường thực hiện phân cấp quản lý quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm để quản lý; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; tăng cường quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 3956/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/12/2010 của Sở GD&ĐT về việc dạy thêm, học thêm và dạy học 2 buổi/ngày. 
- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các nhà trường trong quá trình quản lý; coi trọng quản lý chất lượng; phát huy vai trò của xã hội hóa trong quản lý giáo dục;
- Thực hiện đúng quy định công khai về thực trạng chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục; thực hiện sự giám sát xã hội (các tổ chức chính trị - xã hội, cha mẹ học sinh và nhân dân) với chất lượng và hiệu quả giáo dục, với việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực giáo dục (quy định về dạy thêm học thêm, quy chế 3 công khai, quy định về xã hội hóa, tiêu chuẩn đánh giá học sinh ...);

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ sổ sách. Thực hiện tốt việc mua sắm, bảo quản và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách theo hướng dẫn tại công văn số 2135/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/7/2011 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ trong trường trung học từ năm học 2011-2012. Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 526 /HD-SGD&ĐT ngày 13/3/2014 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, sổ sách  từ năm học 2013-2014. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,..
- Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...
6. Các chỉ tiêu 
6.1. Chỉ tiêu chung:

* Giáo viên:

+ 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. 

+ 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, không có hiện tượng giáo viên vi phạm Quy chế chuyên môn; thực hiện nghiên túc việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm sai quy định.

+ 100% giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ xếp loại từ khá trở lên.
+ 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, không mắc bệnh thành tích trong giáo dục; 

+ Phấn đấu 100% giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm( giải pháp ST) đạt hiệu quả về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mình. 
+ Phấn đấu 100% giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

+ 100% cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên đều đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.

+ 100% giáo viên đăng ký dự thi đạt GV giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh.
+ Có các sản phẩm dự thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn đối với HS THCS và dạy học tích đối với giáo viên.
* Học sinh:
	TS HS
	Học lực 

	TN lớp 9 %
	TL Lên lớp
	Số HS giỏi

	
	Giỏi 
	Khá 
	TB 
	Yếu 
	Kém 
	
	Thẳng 
	 Sau thi lại 
	Huyện
	Tỉnh
	QG

	588
	206

(35,04%)
	270

(45,92%)
	108

(18,37%)
	4

(0,68%)
	0
	100%
	99,32%
	99,83%
	42
	25
	02


 -Tỷ lệ HS lớp 9 vào học tại  trường THPT công lập: 60% trở lên.

           - Kết quả học nghề phổ thông: Đạt tỷ lệ  100%.
- Xếp loại tay nghề giáo viên: Giỏi: 25/37( 67,6%);  Khá: 12/37( 32,4%)
          - Số chuyên đề BDGV: Cấp tổ: 2; Cấp trường: 1 (mỗi tổ CM thực hiện 2 C§/năm).
- Hồ sơ chuyên môn: XL A: 90% ;      XL B: 10% ;    Không có hồ sơ XL C

- GV dạy giỏi cấp trường:  25, GVG cấp cơ sở: 22, GVG tỉnh: 04
6.2. Chỉ tiêu cụ thể các môn học( tính theo tỉ lệ %)
* Đối với các môn đánh giá cho điểm:
	TT
	Môn
	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	VĂN
	6
	168
	28
	16.7
	48
	28.6
	78
	46.4
	14
	8.3
	 
	

	1
	
	7
	155
	32
	20.6
	56
	36.1
	61
	39.4
	6
	3.9
	 
	

	
	
	8
	133
	22
	16.5
	69
	51.9
	39
	29.3
	3
	2.3
	 
	

	
	
	9
	132
	26
	19.7
	52
	39.4
	46
	34.8
	8
	6.1
	 
	

	 
	Tổng
	588
	108
	18.4
	225
	38.3
	224
	38.1
	31
	5.3
	0
	0

	
	SỬ
	6
	166
	36
	21.7
	76
	45.8
	54
	32.5
	 
	
	 
	

	2
	
	7
	155
	26
	16.8
	72
	46.5
	57
	36.8
	 
	
	 
	

	
	
	8
	133
	28
	21.1
	53
	39.8
	52
	39.1
	 
	
	 
	

	
	
	9
	132
	18
	13.6
	66
	50.0
	48
	36.4
	 
	
	 
	

	 
	Tổng
	586
	108
	18.4
	267
	45.6
	211
	36.0
	0
	0.0
	0
	0

	
	GDCD
	6
	168
	45
	26.8
	106
	63.1
	17
	10.1
	 
	
	 
	

	3
	
	7
	155
	55
	35.5
	84
	54.2
	16
	10.3
	 
	
	 
	

	
	
	8
	133
	63
	47.4
	63
	47.4
	7
	5.3
	 
	
	 
	

	
	
	9
	132
	55
	41.7
	67
	50.8
	10
	7.6
	 
	
	 
	

	 
	Tổng
	588
	218
	37.1
	320
	54.4
	50
	8.5
	0
	0.0
	0
	0


	TT
	Môn
	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	TOÁN
	6
	168
	48
	28.57
	47
	27.98
	60
	35.71
	13
	7.74
	 
	

	4
	
	7
	155
	44
	28.39
	46
	29.68
	55
	35.48
	10
	6.45
	 
	

	
	
	8
	133
	38
	28.57
	41
	30.83
	40
	30.08
	14
	10.53
	 
	

	
	
	9
	132
	38
	28.79
	54
	40.91
	32
	24.24
	8
	6.06
	 
	

	 
	Tổng
	588
	168
	28.57
	188
	31.97
	187
	31.80
	45
	7.65
	0
	0

	
	LÝ
	6
	168
	32
	19.05
	58
	34.52
	70
	41.67
	8
	4.76
	
	

	5
	
	7
	155
	35
	22.58
	50
	32.26
	60
	38.71
	10
	6.45
	
	

	
	
	8
	133
	22
	16.54
	42
	31.58
	67
	50.38
	2
	1.50
	
	

	
	
	9
	132
	28
	21.21
	69
	52.27
	30
	22.73
	5
	3.79
	
	

	 
	Tổng
	588
	117
	19.90
	219
	37.24
	227
	38.61
	25
	4.25
	0
	0

	
	TIN
	6
	168
	81
	48.21
	60
	35.71
	25
	14.88
	2
	1.19
	 
	

	6
	
	7
	155
	56
	36.13
	83
	53.55
	16
	10.32
	 
	0.00
	 
	

	
	
	8
	133
	58
	43.61
	62
	46.62
	12
	9.02
	1
	0.75
	 
	

	
	
	9
	132
	50
	37.88
	67
	50.76
	15
	11.36
	 
	0.00
	 
	

	 
	Tổng
	588
	245
	41.67
	272
	46.26
	68
	11.56
	3
	0.51
	0
	0

	
	CÔNG NGHỆ
	6
	168
	99
	58.93
	58
	34.52
	11
	6.55
	 
	0
	 
	

	7
	
	7
	155
	65
	41.94
	75
	48.39
	15
	9.68
	 
	0
	 
	

	
	
	8
	133
	61
	45.86
	54
	40.60
	18
	13.53
	 
	0
	 
	

	
	
	9
	132
	58
	43.94
	65
	49.24
	9
	6.82
	 
	0
	 
	

	 
	Tổng
	588
	283
	48.13
	252
	42.86
	53
	9.01
	0
	0
	0
	0


	TT
	Môn
	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	SINH HỌC
	6
	168
	54
	32.14
	58
	34.52
	56
	33.33
	 
	
	 
	0

	8
	
	7
	155
	38
	24.52
	63
	40.65
	54
	34.84
	 
	
	 
	0

	
	
	8
	132
	44
	33.33
	52
	39.39
	36
	27.27
	 
	
	 
	0

	
	
	9
	132
	22
	16.67
	59
	44.70
	51
	38.64
	 
	
	 
	0

	 
	Tổng
	587
	158
	26.92
	232
	39.52
	197
	33.56
	0
	0.00
	0
	0

	
	ĐỊA LÝ
	6
	168
	40
	23.81
	68
	40.48
	60
	35.71
	 
	0.00
	 
	0

	9
	
	7
	155
	27
	17.42
	88
	56.77
	38
	24.52
	2
	1.29
	 
	0

	
	
	8
	133
	38
	28.57
	52
	39.10
	43
	32.33
	 
	0.00
	 
	0

	
	
	9
	132
	20
	15.15
	88
	66.67
	24
	18.18
	 
	0.00
	 
	0

	 
	Tổng
	588
	125
	21.26
	296
	50.34
	165
	28.06
	2
	0.34
	0
	0

	
	HÓA
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	133
	24
	18.05
	41
	30.83
	63
	47.37
	5
	3.76
	 
	0

	
	
	9
	131
	19
	14.50
	52
	39.69
	53
	40.46
	7
	5.34
	 
	0

	 
	Tổng
	264
	43
	16.29
	93
	35.23
	116
	43.94
	12
	4.55
	0
	0

	
	ANH
	6
	168
	38
	22.62
	62
	36.90
	62
	36.90
	6
	3.57
	 
	0

	11
	
	7
	155
	39
	25.16
	43
	27.74
	59
	38.06
	14
	9.03
	 
	0

	
	
	8
	133
	28
	21.05
	38
	28.57
	61
	45.86
	6
	4.51
	 
	0

	
	
	9
	132
	32
	24.24
	36
	27.27
	56
	42.42
	8
	6.06
	 
	0

	 
	Tổng
	588
	137
	23.30
	179
	30.44
	238
	40.48
	34
	5.78
	0
	0


* Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:
	TT
	Môn
	Lớp
	TSHS
	ĐẠT
	CHUA ĐẠT

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	
	THỂ DỤC
	6
	168
	168
	100
	
	

	12
	
	7
	155
	155
	100
	
	

	
	
	8
	133
	133
	100
	
	

	
	
	9
	132
	132
	100
	
	

	
	Tổng
	588
	588
	100
	0
	0

	
	NHẠC
	6
	168
	168
	100
	
	

	13
	
	7
	155
	155
	100
	
	

	
	
	8
	133
	133
	100
	
	

	
	
	9
	132
	132
	100
	
	

	
	Tổng
	588
	588
	100
	0
	0

	
	MĨ THUẬT
	6
	168
	168
	100
	
	

	14
	
	7
	155
	155
	100
	
	

	
	
	8
	133
	133
	100
	
	

	
	
	9
	132
	132
	100
	
	

	
	Tổng
	588
	588
	100
	0
	0


PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH
I. Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học.

- Thực  hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học và quy định biên chế năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo là 37 tuần( chú ý thực hiện quy định giảm tải các môn học ). Tổ chức khai giảng, thực học, sơ kết học kỳ, tổng kết, xét tốt nghệp..... đúng lịch. Tổ chức dạy học tự chọn theo hướng dẫn của Sở GD - ĐT. 
- Thực hiện đủ, đúng chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đưa nội dung hoạt động NGLL, hướng nghiệp tích hợp và các bộ môn khác. 

- Tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề phổ thông .

- Về dạy thêm , học thêm: Quản lý theo đúng nguyên tắc, quy định của Bộ GD, Sở GD và phòng GD & ĐT.

II. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:


1. Hệ thống hồ sơ.


a, Đối với cán bộ, giáo viên

* Giáo án: Phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 
- Phải soạn mới trước khi lên lớp 3 ngày (không được sử dụng giáo án cũ) theo quy định của phòng GD. Bài soạn đảm bảo đạt chuẩn về mặt kiến thức, kĩ năng, đúng nội dung và chương trình, phù hợp với đặc trưng bộ môn, đảm bảo yêu cầu về đổi mới phương pháp thể hiện rõ công việc của thày và trò. Đối với các môn Văn, Địa, Sinh, GDCD, MT phải chú ý giáo dục kĩ năng sống cho HS và phải thể hiện rõ ràng trong giáo án .Đối với các môn có tổ chức thi HS giỏi các cấp phải hoàn thiện tiến trình bài giảng theo chương trình, có nâng cao, bổ trợ kiến thức phù hợp với đối tượng HS và yêu cầu cụ thể đối với các em trong đội tuyển. Đặc biệt chú ý tính định hướng về nội dung thi học sinh giỏi khi bồi dưỡng HS 6; 7; 8  có liên quan đến nội dung thi của khối 9 và nhất là thi vào THPT.


- Có vở soạn và vở giải bài tập nâng cao khi tham gia bồi dưỡng HSG.

* Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần: Phải hoàn thành ngay vào tiết 1 thứ hai hàng tuần, đúng tiến độ, đúng phân phối chương trình.

* Sổ dự giờ : Sổ dự giờ phải ghi dầy đủ nội dung, có nhận xét đánh giá từng phần và nhận xét xếp loại, rút kinh nghiệm ngay sau tiết dự, đảm bảo hiệu quả trong khi rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng của bản thân.  
* Sổ điểm cá nhân: Cập nhật điểm thường xuyên, đúng tiến độ, sửa điểm đúng quy định.

* Sổ bồi dưỡng chuyên môn: Ghi chép nội dung kiến thức, phương pháp dạy học của bộ môn; rút kinh nghiệm bài dạy; ...

b,Đối với tổ chuyên môn : 

* Kế hoạch hoạt động: Do tổ trưởng lập, xây dựng và cụ thể hoá từ kế hoạch chung của nhà trường, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ.

* Sổ ghi chép hoạt động của tổ: Ghi chép chi tiết nội dung các cuộc họp, sinh hoạt bồi dưỡng CM và nghiệp vụ, công tác kiểm tra của tổ trưởng.

* Sổ kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn: Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra GV ngay từ đầu năm học và thông báo với GV; ghi đầy đủ, rõ ràng nội dung và kết quả kiểm tra, thanh tra của từng GV trong tổ( có đủ biên bản, phiếu dự giờ, biên bản sinh hoạt chuyên môn tổ hàng tuần, theo dõi  chương trình và dạy bù giờ GV).
* Kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo thanh toán HS yếu kém.

Đầu năm tổ trưởng chỉ đạo khảo sát các môn nắm được số lượng HSG, HS yếu kém để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo về Hiệu phó chuyên môn tuần 1 tháng 9.
2. Thực hiện đúng các quy định về dự giờ dạy và kiểm tra, đánh giá.
* Ban giám hiệu: Kiểm tra hồ sơ, dự giờ GV trong 1 học kỳ ít nhất 1 lÇn/GV( có kế hoạch kiểm tra)
* Giáo viên: Mỗi GV phải bố trí dự giờ đồng nghiệp ít nhất 2 tiÕt/th¸ng, cả năm dự ít nhất 18 tiết (trừ các tiết hội thi GVDG cấp trường, thao giảng, chuyên đề). Có biện pháp khắc phục triệt để những khuyết điểm sau kiểm tra, thanh tra. GV phải tham gia góp ý kiến, rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng nghiệp một cách tích cực, chú trọng giúp đỡ GV còn hạn chế tiến bộ.

* Kiểm tra, chấm chữa bài, cho điểm, đánh giá HS:


- Tích cực hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp"
- Phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra cho điểm theo yêu cầu về tiến độ thời gian và đúng quy định. Không lấy điểm kiểm tra 15’ thay thế cho điểm kiểm tra miệng hay 1 tiết. Cho điểm vào sổ cái và sổ cá nhân ngay sau khi trả bài kiểm tra. Thực hiện chính xác các quy định cho điểm của các môn học. Kiểm tra thường xuyên vở ghi, vở bài tập, vở soạn bài của học sinh.
- Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục theo hướng dẫn tại Thông tư số 58/2011/QĐ-BGDĐT  của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 
- Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh, chú ý phê nhận xét vào học bạ cuối mỗi năm.
- Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. 

- Căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Kiểm tra từ 1 tiết trở lên phải có ma trận và đáp án , tỷ lệ hợp lý giữa trắc  phải có tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng và  nộp trước khi kiểm tra 3 ngày cho Tổ  trưởng duyệt. Bố trí kiểm tra song song giữa các lớp trong cùng khối đối với các môn Toán, Ngữ văn. Các môn không bố trí kiểm tra song song cùng khối, nếu kiểm tra khác ngày phải có đề riêng cho từng lớp. Trả bài kiểm tra cho HS không quá 1 tuần đối với bài dưới 1 tiết, không quá 2 tuần đối với bài KTra 1 tiết trở lên và ghi điểm vào sổ ngay tại lớp học (các môn có tiết trả bài KTra thì thực hiện như PPCT). Khi chấm phải chữa bài, sửa lỗi, ghi lời phê và làm tròn điểm đúng quy định. Bài kiểm tra 1 tiết sau khi trả, GV yªi cầu HS giữ lại lưu giữ để nhà trường kiểm tra khi cần. 
- Đối với bài kiểm tra học kỳ học sinh sẽ làm theo đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bài kiểm tra học kỳ nhà trường lưu giữ để kiểm tra khi cần.
- Công tác đánh giá HS đảm bảo đúng thực chất đúng theo thông tư 58: GV dạy nhóm ngang cần chú ý thống nhất cao về đáp án, biểu điểm để tránh tình trạng chấm điểm không bình đẳng giữa các lớp của cùng một môn, của nhiều giáo viên cùng giảng dạy.

 - Quản lý điểm, cập nhật điểm kết quả học sinh trên máy vi tính.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các trường học để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.   
3. Thực hiện giờ giấc, nền nếp chuyên môn, thực hiện kỷ luật lao động:
- Chấp hành nghiêm túc phân công nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp và chế độ hội họp. Giáo viên phải có mặt trước lớp học từ 5 phút trở lên để chuẩn bị điều kiện và tâm thế cho tiết dạy và dạy đủ 45 phút/tiết. . 
- Giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm về nề nếp của học sinh trong tiết dạy của mình và phải có biện pháp uốn nắn những vi phạm trong giờ, đôn đốc học sinh học bài và làm bài của bộ môn mình phụ trách, không được đổ lỗi cho khách quan và cho học sinh do hạn chế về năng lực của chính bản thân mình. Có trách nhiệm bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm để thống nhất hướng khắc phục những tồn tại và đánh giá chính xác nền nếp giờ dạy. Phải quản lý học sinh trong giờ có hiệu quả, không được để xảy ra tình trạng quản lý kém hiệu lực làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn cũng như làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác. 

4. Nâng cao trách nhiệm về chất lượng, bồi dưỡng HS :
- Kiểm tra chất lượng đầu năm: Sử dụng kết quả khảo sát để phân loại ngay HS và có kế hoạch phụ đạo, BD, đặc biệt HS yếu kém, HS mới vào lớp 6, HS lớp 9.

- Trách nhiệm về chất lượng: GV đăng ký và chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng bộ môn do mình đảm nhiệm. Lấy hiệu quả công việc và chất lượng cuối mỗi học kỳ và cả năm làm thước đo đánh giá xếp loại GV cuối năm. GVCN đăng ký và chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục, nề nếp HS lớp mình.

- Bồi dưỡng HS :
+ BDHSG: Tập trung ở các môn Toán, Lí, Văn, Hoá, Sử, Sinh, Địa, Anh, GDCD và thi giải tiếng Anh và Toán trên mạng, tin học trẻ. Tổ chuyên môn phân công GV BDHSG và triển khai thực hiện ngay từ đầu tháng 9/2014. BGH quyết định về số lượng, đối tượng HS ở từng môn.

+ Phụ đạo HS yếu kém: Tập trung ở các môn Ngữ văn, Toán, N.ngữ, Hoá, Lý, Anh, GV phụ trách do tổ CM phân công.  


Cách thức tổ chức: GV được phân công phụ đạo học sinh căn cứ vào tình hình cụ thể của môn học, có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện theo các hướng sau:


*) Lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy lớp chon, lớp cuối cấp.

*) Tăng cường trách nhiệm của giáo viên trong giờ dạy chính khoá đảm bảo truyền đạt đủ, chính xác, nội dung kiến thức theo hướng tích cực đổi mới về phương pháp giảng dạy.Tạo môi trường học tập thân thiện đối với học sinh. Động viên, khích lệ học sinh  học tập tích cực. Bồi dưỡng HS yếu kém ngay trong từng giờ học chính khoá (nội dung bồi dưỡng được ghi bổ sung vào giáo án). Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học ở nhà.



Yêu cầu: Lên kế hoạch, nội dung bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY duyệt với nhà trường. hàng tháng, học kỳ báo cáo về tổ chuyên môn về công tác này.
III. Hoạt động của tổ chuyên môn 

- Xây dựng các tổ chuyên môn vững mạnh đảm bảo: Tổ chức các hoạt động thiết thực, giáo viên cốt cán pháp  huy được vai trò, tạo môi trường để giáo viên được bồi dưỡng, rèn luyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chuyện đề “Đổi mới  sinh hoạt tổ chuyên môn” tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm tháo gỡ những vướng mắc gặp phải khi giảng dạy ... Các tổ chuyên môn căn cứ vào tình hình thực tế và bám sát vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động một cách chi tiết, cụ thể có tính khả thi. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng giáo viên, từng khối lớp đúng với tình hình thực tế và khả năng của học sinh. Xây dựng biện pháp thực hiện của từng bộ môn chi tiết, phù hợp. 

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn hàng tuần chi tiết, đẩy mạnh tác dụng của hoạt động nhóm ngang và nhóm môn . Chú trọng hiệu quả của công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động đổi mới phương pháp, rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm qua dự giờ và góp ý kiến cho đồng nghiệp.


- Xây dựng các chuyên đề đối với từng bộ môn một cách hợp lý, có hiệu quả. Mỗi tổ phải thực hiện ít nhất một chuyên đề cấp trường và 1 chuyên đề cấp tổ.


- Xây dựng biện pháp giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, phân công cụ thể giáo viên vững về chuyên môn giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về năng lực nghiệp vụ.


- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cho từng khối lớp một cách chi tiết, thực hiện từ tuần 2 tháng 9/2014.

 
IV. Tổ chức các hội thi trong giáo viên và học sinh:

Hàng năm, trường chú trọng tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường và chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học vào trong Hội thi  để động viên khuyến khích phong trào, đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo chuyên môn, thực hiện chương trình, sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học.
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường vào trước 20/11
- Tổ chức cuộc thi KHKT đối với học sinh lớp 9: cuối tháng 11

-Thi bài viết liên môn dành cho HS THCS và dạy học tích hợp cho GV : Tháng 1/2015
-Tham gia thi HSG các bộ môn do các cấp tổ chức
V. Tổ chức chuyên đề: 

Tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tác dụng thiết thực đối với giáo viên trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, trên cơ sở chỉ đạo của Sở, của Phòng. Cụ thể theo kế hoạch sau:

 Mỗi học kì: Tổ chức  1 chuyên đề cấp tổ, 1 chuyên đề cấp trường về việc ứng dụng kĩ thuật dạy học góp phần đổi mới PPD, đổi mới kiểm tra đánh giá....
Thời gian thực hiện chuyên đề:   Tháng 10/2014, tháng 3/2015
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, chuyên môn nhà trường sẽ tìm ra những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình dạy học để hình thành các chuyên đề mới vừa thiết thực, vừa hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

VI.Tổ chức thao giảng: Hàng năm tổ chức thao giảng theo kế hoạch : 
* Học kì I: Thao giảng chào mừng ngày 20/11

Thời gian : Từ ngày 01/10 đến ngày 15/11/2014
Mỗi giáo viên thực hiện hai tiết trong đó có  áp dụng các kĩ thuật dạy học hoặc ứng dụng CNTT để đổi mới PPDH của bài.
*Học kì II: Thao giảng chào mừng ngày 26/3

Thời gian : Từ ngày 20/2/2015 đến ngày 22/3/2015
Mỗi giáo viên thực hiện hai tiết trong đó có  áp dụng các kĩ thuật dạy học hoặc ứng dụng CNTT để đổi mới PPDH của bài.

VII. Công tác bồi dưỡng giáo viên.

- Chỉ đạo tốt việc thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình môn học, các tài liệu hướng dẫn đổi mới PPDH, các nội dung bồi dưỡng hè, BDTX vào dạy học ở tất cả các khâu ở từng đối tượng học sinh.. Lấy hiệu quả hoc tập của HS  làm thước đo đánh giá giờ dạy.

- Khuyến khích sử dụng các kĩ thuật dạy học, công nghệ thông tin vào dạy học: Soạn giáo án trên máy vi tính (tổ chức khảo sát, kiểm tra giáo viên ), tra cứu tài liệu trên Intenet. Dạy đủ các bài thực hành, thí nghiệm. Tăng cường sử dụng ĐD, thiết bị thí nghiệm.

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và ý thức xây dựng truyền thống nhà trường, địa phương.

- Phát huy vài trò cá nhân trong công tác bồi dưỡng chuyên môn kết hợp với giúp đỡ của đồng nghiệp và tổ chuyên môn.

- Tham gia tích cực vào hoạt động các tổ, nhóm chuyên môn. Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn tập trung vào đổi mới  PP GD, PP giáo dục, kiến thức mới, khó...thực hành nội dung bồi dưỡng thường xuyên.

- Giáo viên tiếp tục đăng ký đi học nâng cao trình độ tiêu chuẩn, đạt chuẩn.


- Tăng cường kiểm tra, đặc biệt quan tâm đến giáo viên còn hạn chế và những hồ sơ kém chất lượng, nhằm nâng cao tác dụng bồi dưỡng giáo viên. Chú trọng việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra.


- Có kế hoạch xây dựng điển hình trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên một cách công bằng, công khai, khách quan, dân chủ đúng với trách nhiệm và hiệu quả công việc. Không để xảy ra hiện tượng cả nể, cào bằng lấy đó là tiêu chuẩn để đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTHCS.
VIII. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo: Nâng cao năng lực của CBQL nhà trường: 
- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong BGH, GV, NV xây dựng các loại kết hoạch cụ thể, sát thực, phù hợp. Phổ biến, quán triệt tới CB, GV từ đầu năm học. Các tổ chuyên môn, các bộ phận xây dựng kế hoạch BGH duyệt kế hoạch ,thống nhất rõ chỉ tiêu kế hoạch trong HN cán bộ viên chức. 
- Thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá  đặc biệt chú trọng việc áp dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại.
- Tham gia tích cực, nghiêm túc các họat động bồi dưỡng CBQL, GV do Phòng GD - ĐT tổ chức.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chuyên môn vững mạnh, có lực lượng nòng cốt về chuyên môn.

- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
- CBQL tăng cường tự học, tự rèn về nhận thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và sinh họat chuyên môn theo quy định. Tạo được uy tín ảnh hưởng tốt trong tập thể, học sinh và trong môi trường giáo dục, ngoài xã hội.

PHẦN IV : KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG

THÁNG 8 - NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU
CHỈNH
	QUẢ KẾT

	1
	Báo cáo công tác tự bồi dưỡng của GVBM trong hè và công tác chuẩn bị năm học mới
	Tuần1
	BGH- GVBM
	
	

	2
	Phân công công tác chuyên môn GV. Giáo viên trả tài liệu, mượn tài liệu mới phục vụ giảng dạy  
	Tuần 1
	GVBM- 

Đ/c Dinh
	
	

	3
	Kế hoạch kiểm tra lại đ/v HS không đủ ĐK lên lớp-> Xét lên lớp-> Biên chế các lớp HS
	Tuần 2
	GVCN, GV có  HS thi lại
	
	

	4
	Triển khai kế hoạch BDTX, chỉ đạo GV xây dựng KHBDTX cá nhân duyệt trước 5/8
	Tuần 1
	BGH, TTCM, GV
	
	

	5
	Tham gia tập huấn CNTT hè CB, GV-(Tại PGD)
	Tuần 1,2
	BGH , GV
	
	

	6
	Thống nhất khung PPCT thực hiện theo quy định của Sở GD năm 2011
	Tuần 2
	BGH, TTCM
	
	

	7
	Thông qua quy định công tác chuyên môn năm học 2014-2015. 
	Tuần 3
	HP + TTCM
	
	

	8

	Triển khai công văn số 2360/SGD&ĐT ngày 16/8/2013 về việc áp dụng PPBTNB và các PPDH tích cực khác;
	Tuần 4


	Tổ chuyên môn
	
	

	9
	Triển khai cuộc thi KHKT theo CV số 1365/SGD & ĐT ngày 16/6/2014 và CV 545/PGD&ĐT ngày 27/8/2014 về việc tham gia cuộc thi Vận dụng KT liên môn để giải quyết tình huống(HS) và dạy học tích hợp(GV)
	Tuần 4


	Tổ CM, HS lớp 6,7, 8,9

	
	

	10
	-Chỉ đạo các tổ CM khảo sát chất lượng đầu năm  đối với các môn học để phân loại đối tượng học sinh, giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo viên, xây dựng kế hoạch năm học.


	Tuần 4


	BGH và TTCM, GV
	
	

	11
	Thực hiện kiện toàn hồ sơ sổ sách theo quy định , GV kiêm nhiệm lên lịch hoạt động .
- Xây dựng KH dạy học tự chon, NGLL, HN(lớp 9)
	Tuần 3
	GVBM
	
	


THÁNG 9-  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU

CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	-Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học

-Ký cam kết thực hiện N/V năm học 

-Phát động phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện -Học sinh tích cực”
	Tuần 1
	BGH+TPT +

GVCN
	
	

	2
	 Kiểm tra, duyệt KH chuyên môn của tổ, KH dạy học, KH bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY của GV, việc xây dựng KH dạy học theo PP bàn tay nặn bột của TTCM, GV
	Tuần 3
	TT, GV 
	
	

	3
	- Tổng hợp kết quả khảo sát các bộ môn, bàn giao chỉ tiêu các môn cho GV
	Tuần 2

	BGH- TTCM, GV
	
	

	4
	Thành lập đội tuyển HSG các bộ môn văn hoá, casio lớp 9
	Tuần 1
	TTCM, GV dạy đội tuyển
	
	

	5
	Bồi dưỡng đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá
	Tuần 3
	BGH- TT, GV
	
	

	
	Thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định , GV kiêm nhiệm lên lịch hoạt động .TT,TP kí duyệt giáo án Gv hàng tuần
	Tuần 1

->Tuần 4
	BGH-GVBM
	
	

	7
	- Sinh hoạt hướng nghiệp 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp , chủ điểm     Truyền thống nhà trường
	Tuần 4
Tuần1, tuần 3
	GVCN 9

CNcác lớp
	
	

	8
	Đăng ký danh hiệu thi đua ,SKKN; Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học .
	Tuần 3
	Toàn thể CBGV
	
	

	9
	Kiểm tra việc thực hiện chương trình đầu năm học, đối chiếu với PPCT

Thực hiện khảo sát HS lớp 9 theo đề của sở
Triển khai CV số 557/PGD&ĐT V/v thực hiện PP BTNB
	Tuần 4

27/9

Tuần 4
	BGH+ TTCM

BGH, GV 

BGH, TTCM
	
	


THÁNG 10-  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	ĐIỀU

CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học

-Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải Anh, Toán trên mạng ;đẩy mạnh  bồi dưỡng đội tuyển các môn; phụ đạo HS yếu, kém
	Cả tháng
	Tổ CM,

GVBM
	
	

	2
	Bồi dưỡng ƯDCNTT trong dạy học
	Tuần 1
	BGH- TT
	
	

	3
	Kiện toàn hồ sơ sổ sách TT, GV. TT, TP ký duyệt giáo án hàng tuần.
	Tuần 1-4
	TT+ TP+ GV
	
	

	4
	Kiểm tra việc cập nhật chuyên cần, cập nhật điểm sổ lớp tháng 9

Kiểm tra hồ sơ Tổ trưởng, KH dạy học GV
	Tuần 1,2
	BGH
	
	

	5
	Các tổ chuyên môn dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20/10 và 20/11, kiểm tra chéo hồ sơ GV theo kế hoạch KT 
	Trong tháng 10
	TT+TP
	
	

	6


	Tiếp tục chỉ đạo các tổ CM thực hiện việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong dạy học và kiểm tra
	Tuần2,4
	TT, TP
	
	

	7
	Kiểm tra hồ sơ GV lần 1
	Tuần 2
	BGH
	
	

	8
	Thanh tra toàn diện 6 GV, dự giờ  6 GV
	Thg 10
	BGH, TT,TP
	
	

	9
	Tổ chức chuyên đề cấp tổ: Đổi mới PPDH: Áp dụng PPDH tích cực và các KT dạy học, vận dụng KT liên môn và dạy học tích hợp...

	Tuần 4
	 Tổ CM
	
	

	10
	Tham gia tập huấn tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới KT, đánh giá
	cả tháng
	GV cốt cán
	
	

	11
	- Sinh hoạt hướng nghiệp lớp 9 , chủ đề 2 : 

- Dạy HĐNGLL ở các khối lớp .


	Tuần4
Tuần 1, 3
	GVCN 9

GVCN các lớp
	
	


THÁNG 11-  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	ĐIỀU
CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	-Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học. Nền nếp kí duyệt giáo án hàng tuần
- Kiểm tra cập nhật chuyên cần, điểm trên sổ lớp. Việc thực hiện lên lớp trên sổ đầu bài
	Cả tháng
	GVCN+GVBM
	
	

	2
	Các tổ chuyên môn dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20/11. Các tổ CM tiếp tục đổi mới sinh hoạt CM,  BD PPDH tích cực, đổi mới KT đánh giá
	Tuần 1- tuần 4
	Các TTCM 
	
	

	3
	Triển khai kế hoạch thi GVG cấp trường
	Tuần 2
	BGH, TT, TP
	
	

	4
	-Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải Anh, Toán trên mạng ;đẩy mạnh  bồi dưỡng đội tuyển các môn; phụ đạo  HS yếu, kém
	Trong tháng 11
	GV phụ trách ĐT
	
	

	5
	Kiểm tra hồ sơ GV lần 2, KT việc thực hiện PPCT
	Tuần 2
	HPCM
	
	

	6


	Thanh tra toàn diện 3 GV, dự giờ đột xuất 3 gv( Mỗi tổ 1 đ/c)
	Tháng 11
	BGH, TT, TP
	
	

	7
	Sơ kết đợt thi đua
	Tuần 3
	BGH+TT+GV
	
	

	8
	- Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề 3  

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp  
	Tuần4

T1, 3
	GVCN 9

GVCN các lớp
	
	

	9
	Tổ chức cho HS tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện
	Tuần 1,2
	BGH+GV PT
	
	

	110
	 Kiểm tra việc chỉ đạo  tổ trưởng chuyên môn  về việc chỉ đạo ra đề kiểm tra định kỳ, đánh giá và cho điểm của giáo viên bộ môn đối với học sinh trong trường
	Tuần 2,3
	BGH, TTCM
	
	

	111
	- Tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học, lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng dự thi cấp huyện 
	Tuần 4
	Ban chỉ đạo , GV PT, HS
	
	


THÁNG 12-  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU
CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	-Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học. Nền nếp kí duyệt giáo án hàng tuần

- Kiểm tra cập nhật chuyên cần, điểm trên sổ lớp. Việc thực hiện lên lớp trên sổ đầu bài
	Cả tháng
	GVCN+GVBM
	
	

	2
	- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm, tổ chức ôn tập theo chương trình
- Kiểm tra toàn diện: 3 GV
	Cả tháng
Tuần1
	GVBM
GV
	
	

	3
	Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải Anh, Toán trên mạng ;đẩy mạnh  bồi dưỡng đội tuyển các môn; BD HS yếu, kém
	Trong tháng 
	GVBM+ GVPT
	
	

	4
	-Tổ chức đánh giá kết quả thanh toán HS yếu, kém học kỳ 1
	Tuần 4
	TTCM, GVPT
	
	

	5
	-Tham gia cuộc thi KHKT cấp huyện(nếu có)
- Tham dự cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh
	Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
	Tổ CM
GV có SP
HS đạt giải
	
	

	6


	-Thảo luận thống nhất nội dung ôn tập học kì I trong các nhóm chuyên môn: ôn tập ở tất cả các môn và tất cả các khối lớp
	Tuần 2,3,4
	TT+ GVBM
	
	

	7
	- Lên kế hoạch coi,chấm  kiểm tra học kì I theo lịch của Phòng GD
	Tuần 2,
	HPCM
	
	

	8
	Tổ chức cho HS thi HK I theo lịch của PGD và thi giải toán, Anh trên mạng cấp trường.
	Tuần 3,4
	HP + GV phụ trách
	
	

	9
	Tổ CM hoàn thiện báo cáo sơ kết HK 1, GV hoàn thành báo cáo chất lượng 2 mặt GD, bộ môn học kỳ 1, kết quả thanh toán HSYK học kỳ 1
	Tuần 4
	TTCM, GV
	
	

	10
	- Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề 4 : 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp .
	Tuần4

Tuần 1, 3
	GVCN 9

GVCN
	
	


THÁNG 1-  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU

CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Học chương trình học kì 2. TT xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp
	Tuần 1- tuần 4
	Tổ CM, GV
	
	

	2
	Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm , vào học bạ
	Tuần 1
	BGH,GVCN
	
	

	3
	Tiếp tục BD đội tuyển HSG,đẩy mạnh  bồi dưỡng đội tuyển các môn; Tham gia thi HSG văn hoá cấp huyện
	Tuần 1, 2
	BGH+ GV ôn
	
	

	4
	Tiếp tục tổ chức ôn luyện HS giỏi giải Tiếng Anh và Toán trên mạng cấp huyện
	Tuần 1-4
	GV phụ trách
	
	

	55
	- Tham gia dự thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh
	Tuần 4
	HS, GV phụ trách
	
	

	6
	Lên kế hoạch bồi dưỡng HS yếu học kì 2
	Cả tháng
	GVphụ trách
	
	

	7
	- Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề  5 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp  theo chủ điểm
	Theo TKB


	GVCN 9

GVCNcác lớp
	
	

	8
	Tổ chuyên môn tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt việc đổi mới PPDH, Ktra đánh giá
	Cả tháng
	TTCM, GV
	
	

	9
	Hoàn thiện bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn nộp về Phòng GD
	Tuần 2
	Gv, lớp tham gia
	
	

	110
	Kiểm tra toàn diện 6 GV, kiểm tra thường xuyên( dự giờ, hồ sơ CM)
	cả tháng
	BGH, GV
	
	

	111
	Tham gia dự thi GVG cấp cơ sở và cấp tỉnh
	Tuan 3, 4
	GV đăng kí
	
	


THÁNG 2 -  NĂM HỌC 2014 - 2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU

CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra nền nếp học tập, kiểm tra đầu giờ, duy trì các nền nếp đã có
	Cả tháng
	GVCN + GVBM
	
	

	2
	Tiếp tục kiện toàn hồ sơ sổ sách., TT chỉ đạo kiểm tra chéo giữa các GV
	Cả tháng
	TT,TP,GV
	
	

	3
	Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các bài khó, bài thực hành, bài ôn tập chương. 
- Kiểm tra việc ứng dụng kĩ thuật dạy học và PPDH tích cực của các tổ CM, sử dụng PP bàn tay nặn bột đ/v các môn lý, hoá, sinh
	Các buổi SH 
Tuần 3
	TT+ TP
BGH
	
	

	4
	Tiếp tục đẩy mạnh BD HSG , tham gia thi cấp Tỉnh. Phụ đạo HS yếu, kém
	Cả tháng
	GVphụ trách
	
	

	55
	Tổ trưởng lên kế hoạch dự giờ GV trong tổ.
	Cả tháng
	TT+ TP
	
	

	6
	Kiểm tra hồ sơ toàn bộ GV
	Tuần 2,3
	HPCM
	
	

	7
	- Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề  6 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp  theo chủ điểm 
	Theo TKB
	GVCNcác lớp
	
	

	88
	Kiểm tra toàn diện 6 GV, kiểm tra thường xuyên( dự giờ, hồ sơ CM)
	cả tháng
	BGH, GV
	
	

	99
	Tham gia có hiệu quả chuyên đề cấp huyện
	Tuần 3
	BGH, GV
	
	

	110
	Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV
	Cả tháng
	BGH, GV
	
	

	111
	Phát động phong trào thi đua đợt 2 chào mừng ngày 26/3: Mỗi GV dạy 1 tiết
	Tuần 3
	BGH, GV
	
	


THÁNG 3 -  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	      NGƯỜI THỰC HIỆN
	 ĐIỀU CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra nền nếp học tập, kiểm tra đầu giờ, duy trì các nền nếp đã có
	Cả tháng
	GVCN + GVBM
	
	

	2
	- Tiếp tục kiện toàn hồ sơ sổ sách. BGH kiểm tra toàn diện 6 GV( mỗi tổ 2 đ/c) và KT dự giờ, hồ sơ GV
	Cả tháng
	BGH, TTCM
	
	

	3
	Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các bài khó, bài thực hành, bài ôn tập chương, ứng dụng kĩ thuật dạy học, PP bàn tay nặn bột
- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 26/3: Mỗi GV giảng 2 tiết có ứng dụng kĩ thuật dạy học tích cực
	Các buổi SH chuyên môn
	TT+ TP
	
	

	4
	Tiếp tục đẩy mạnh BD HSG , tham gia thi cấp Tỉnh . 
	Cả tháng
	GV phụ trách
	
	

	55
	- Tổ chức chuyên đề “Đổi mới PPDH”
	Tuần 3
	TT+TP
	
	

	6
	- Vào điểm sổ lớp đúng tiến độ, chế độ điểm
	Cả tháng
	GVBM
	
	

	7
	- Rà soát chương trình nếu chậm bố trí dạy bù
	cả tháng
	GVBM
	
	

	8
	Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém
	cả tháng
	GVphụ trách
	
	

	9
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện PPCT,  chấm chữa bài đảm bảo tiến độ, chất lượng cho điểm ở các bộ môn
	cả tháng
	GVBM
	
	

	10
	Rút kinh nghiệm chuyên đề và thực hiện vào giảng dạy
	Tuần 4
	TTCM

	
	

	11
	- Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề 7
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm 
	Theo TKB
	TPT Đội +GVCN
	
	


THÁNG 4 -  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI

THỰC HIỆN
	 ĐIỀU CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Tăng cường kiểm tra nền nếp học tập, kiểm tra đầu giờ, duy trì các nền nếp đã có
	Cả tháng
	GVCN + GVBM
	
	

	2
	Rà soát tiến độ chương trình có KH dạy bù đảm bảo tiến độ  kiểm tra học kỳ 2.
	Cả tháng
	TT+ TP+GVBM
	
	

	3
	Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các bài khó, bài thực hành, bài ôn tập chương. 


	 SH CM
	TT+ TP
	
	

	4
	Tiếp tục đẩy mạnh BD HS giải toán , Anh trên mạng, ôn ĐT tin học trẻ
	Cả tháng
	GVphụ trách
	
	

	55
	- Vào điểm sổ lớp đúng tiến độ, chế độ điểm. KT toàn bộ sổ lớp
	Cả tháng
	BGH+ GVBM
	
	

	6
	Các tổ chuyên môn tiếp tục dự giờ , kiểm tra  toàn  bộ  hồ sơ GV 
Kiểm tra toàn diện các GV còn lại


	Cả tháng
	TT+TP
BGH, GV
	
	

	7
	Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém. Tổng hợp kết quả thanh toán HS yếu cuối tháng 4
	cả tháng
	GVphụ trách
	
	

	8
	TT chỉ đạo các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập HK 2
	Tuần 2,3
	TT+ TP
	
	

	9
	Lên kế hoạch coi chấm KT HK 2 theo lịch của PGD
	Tuần 3
	HPCM
	
	

	10
	Hoàn thành SKKN, giải pháp sáng tạo, giải pháp đổi mới PPDH
	Tuần 4
	TT+ TP
	
	

	11
	-Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề  8 
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp  theo chủ điểm  
	Theo TKB
	TPT Đội +GVCN
	
	


THÁNG 5 -  NĂM HỌC 2014-2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI

THỰC HIỆN
	 ĐIỀU CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Tổ chức kiểm tra HKII các môn văn hóa theo kế hoạch của PGD
	Tuần 1,2
	BGH+ GV
	
	

	2
	Các tổ chuyên môn chấm thi HKII và tổng kết điểm trung bình môn, ghi số điểm .
	Tuần 2
	BGH+TT,

TP
	
	

	3
	Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm 
	Tuần 3
	BGH+

GVCN
	
	

	4
	Xét duyệt kết quả học kỳ II, cả năm của các lớp
	Tuần 3
	BGH+TT+

GVCN
	
	

	55
	Các tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn , so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm , thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn 
	Tuần 3
	TT CM
	
	

	6
	Tổng kết công tác chuyên môn ở các tổ , góp ý nội dung chương trình và bàn phương hướng bồi dưỡng thường xuyên hè , phân công GVBM ôn tập cho HS thi lại .
	Tuần 3
	TTCM
	
	

	7
	Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, sổ điểm cá nhân của  GVBM, học bạ HS
	Tuần 3
	HPCM+TT
	
	

	8
	Rà soát chương trình dạy hết cho HS không bỏ chương trình cuối năm 
	Tuần 2,3
	TT+GVBM
	
	

	9
	Tổ chức xét TN THCS  và duyệt kết quả TN cho HS Khối 9
	Tuần 4
	BGH,GVL9
	
	

	10
	Tổ chức ôn luyện cho HS lớp 9 thi váo THPT
	Tuần 4
	BGH, GVPT
	
	

	11
	-Sinh hoạt hướng nghiệp , chủ đề 9 .

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp  theo chủ điểm
	Theo TKB
	TPT Đội +GVCN
	
	

	12
	Đánh giá kết quả bồi dưỡng TX GV, kết quả ứng dụng PP dạy học tích cực, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra GV
	Tuần 3
	BGH, TTCM
	
	

	13
	Tổng kết tổ, trường. 
	Tuần 4
	BGH+ TT,TP
	
	


THÁNG 6+ 7/2015
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	NGƯỜI

THỰC HIỆN
	 ĐIỀU CHỈNH
	QUẢ   KẾT

	1
	Hoàn tất xét hồ sơ tốt nghiệp THCS , cấp GCN tạm và sao y học bạ cho HS K9 dự thi THPT
	Tuần 1, 2
	BGH + GVCN 9
	
	

	2
	Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6
	Theo lịch của PGD
	Ban tuyển sinh
	
	

	3
	Tổ chức các lớp phụ đạo cho HS thi lại trong hè  
	Tháng 6&7
	GVBM theo phân công của BGH
	
	

	4
	Tổ chức cho HS rèn luyện hè
	Tháng 6&7
	BGH – GVCN
	
	

	55
	GVBM đăng ký đề tài BD trong hè
	Tháng 6
	TT+ TP
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